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              Hà Nội,  ngày 10  tháng 11  năm 2011

  Báo cáo tổng kết năm học 2010-2011

và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012

Năm học 2010-2011 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Năm học 2010-2011 cũng là năm học Nhà trường kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Trường (15/11/1945-15/11/2010).

Thực hiện chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới công tác quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 ; triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường lần thứ 28, với nhiệm vụ trọng tâm là “ Đổi mới tổ chức, tăng cường quản lý, chấn chỉnh kỷ cương; tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu”, Nhà trường đã động viên toàn thể CB-GV-CNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010-2011.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 như sau:

Phần I

Tổng kết năm học 2010-2011

I-Công tác đào tạo

1.1- Tuyển sinh.

Năm 2010, Trường được Bộ giao 8.125 chỉ tiêu đào tạo bậc đại học (trong đó có 4.425 chỉ tiêu đào tạo đại học hệ chính quy; 3.600 chỉ tiêu cho các  loại hình đào tạo khác) và 630 chỉ tiêu bậc sau đại học  (600 chỉ tiêu đào tạo Thạc sỹ và 30 chỉ tiêu đào tạo Tiến sỹ). Nhà trường đã cân đối về chỉ tiêu đào tạo giữa cơ sở chính tại Hà Nội và Cơ sở II của trường tại thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo chất lượng đầu vào và đáp ứng nhu cầu người học. Công tác tuyển sinh đối với các hệ đào tạo được thực hiện như sau:

Hệ chính quy : Số thí sinh đăng ký tham gia thi tuyển là: 22.346 (giảm 7,25% so với năm 2009). Số trúng tuyển nhập học là 4.261 SV trong đó tại Hà Nội là 3.020 SV, tại Cơ sở II là 1.241SV ( nguyện vọng 2 là 367  SV). Tỷ lệ nhập học đạt 96,79%. Căn cứ vào chỉ tiêu phân ngành và nguyện vọng đăng ký của sinh viên nhập học, Nhà trường đã tiến hành sắp xếp sinh viên vào các ngành học với tỷ lệ cơ cấu như sau

Bảng 1: Số liệu SV tuyển mới và cơ cấu ngành nghề
	TT
	Ngành học
	Tại Hà Nội
	Cơ sở II

	
	
	SỐ SV
	Tỷ lệ
	SỐ SV
	Tỷ lệ

	1. 
	Công trình
	954
	31,6%
	743
	69,9%

	2. 
	Cơ khí
	396
	13,1%
	45
	3,6%

	3. 
	Vận tải-Kinh tế
	806
	26,7%
	391
	31,5%

	4. 
	Điện -Điện tử
	337
	11,2%
	62
	5,0%

	5. 
	Công nghệ thông tin
	171
	5,7%
	-
	-

	6. 
	Viện KHCN XDGT
	238
	7,9%
	-
	-

	7. 
	Viện KH MTGT
	74
	2,5%
	-
	-

	8. 
	Viện QH và QL GTVT
	44
	1,5%
	-
	-

	
	Tổng số
	3.020
	1.241


Hệ không chính quy: Thực hiện Thông tư số 15/2011/TT-BGD&ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học và Quyết định số 62/2008/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Nhà trường đã tiến hành tuyển sinh hệ VLVH khoá 47 với 11 đơn vị liên kết và tuyển sinh hệ Bằng 2 và Liên Thông khoá 14 tại trường. Tổng số SV hệ không chính quy tuyển mới trong năm 2010 là 4.979. Nhu cầu tuyển sinh hệ Liên thông tại Trường và các đơn vị liên kết với trường vẫn tiếp tục tăng nhanh. Một số chuyên ngành thu hút nhiều thí sinh hệ Liên thông là: Cầu-Đường bộ, Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Kế toán, Công nghệ thông tin.

Hệ đào tạo Sau đại học: Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học được tổ chức vào tháng 3/2010. Nhà trường đã tuyển mới 542 học viên Cao học và 25 NCS.

Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Nhà trường được thực hiện đúng Quy chế. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tổ chức tập huấn cán bộ coi thi và chấm thi đã được chuẩn bị và tiến hành nghiêm túc, chu đáo. Không có sai sót trong công tác coi thi và chấm thi. Qua khâu đối chiếu, kiểm tra bài thi sau tuyển sinh đã phát hiện 02 trường hợp vào nhầm điểm thi (Tại CSII); 19 trường hợp thiếu hồ sơ và khai sai đối tượng ưu tiên. Nhà trường đã tiến hành xử lý trường hợp trên theo quy định.

Quy mô đào tạo năm học 2010-2011 của Trường là: 31.845 trong đó SV hệ Chính quy là: 18.192; SV hệ không chính quy là 11.386; Học viên cao học là: 2.145; NCS là: 122

Bảng 2: Quy mô đào tạo năm học 2010-2011.

	
	Năm học 2009-2010
	Năm học 2010-2011

	
	Hệ 

CQ
	HỆ KCQ
	Cao học
	NCS
	HỆ CQ
	HỆ KCQ
	Cao học
	NCS

	Tuyển mới
	4.113
	3.468
	516
	13
	4.261
	4.979
	542
	25

	Số lượng SV
	18.246
	12.912
	1.952
	104
	18.192
	11.386
	2.145
	122

	Tổng số
	31.158
	2.056
	29.580
	2.267


Các dự án liên kết đào tạo quốc tế.

Song song với việc phát triển quy mô đào tạo trong nước, Nhà trường chủ trương đẩy mạnh thực hiện và mở rộng các dự án liên kết đào tạo trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước hoà nhập với khu vực và thế giới. Tháng 9 /2010, Nhà trường đã thành lập Trung tâm hợp tác quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các lớp chất lượng cao  thuộc các khoa Công trình, Cơ khí, Viện KH&XD CTGT về học tập và công tác sinh viên theo đúng quy định và quy chế với đào tạo hệ chính quy. Trung tâm đã tham mưu cho Nhà trường đã ký kết hợp tác Chương trình đào tạo hai bằng kỹ sư với Nhóm các trường ĐH Mỏ (gồm 07 trường đại học hàng đầu của Cộng hoà Pháp-GEM) về lĩnh vực Vật liệu tiên tiến. Năm học 2010-2011, Nhà trường đã tuyển chọn được 13 SV  khóa 50 và  21 SV khóa 51 theo học chương trình trên; Ký thoả thuận về hợp tác đào tạo và trao đổi SV, GV với các trường Đại học Công chính quốc gia Lyon (ENTPE), Đại học Valencienne, Đại học Paul-Cezane, Viện đại học Công nghệ Toulouse3- Cộng hoà Pháp. Ngoài ra, Nhà trường ký thoả thuận hợp tác đào tạo về tất cả các chuyên ngành đào tạo bậc đại học với trường KBU (Malaysia); Phối hợp với TUD và Đại học Việt-Đức đào tạo Thạc sỹ quốc tế GTVT được cấp bằng liên kết giữa UCT và Đại học kỹ thuật Darmstadt. 

Năm học 2010-2011 là năm học thứ 15 Nhà trường thực hiện các dự án đào tạo chất lượng cao với tổ chức Pháp ngữ ( AUF). Trong 15 năm qua, chương trình đã đào tạo được 15 khoá Cầu đường Pháp, 05 khoá Cơ khí ô tô Pháp và 04 khoá Dự án 2 giai đoạn Việt –Pháp với tổng số khoảng 600 sinh viên. Đã có 283 sinh viên tiếp tục theo học đại học và sau đại học tại Pháp, trong đó có 37 Tiến sỹ, 182 Thạc sỹ. 15 GV của trường được  được học bổng đi bồi dưỡng nâng cao tại Pháp và các nước nói tiếng Pháp. Thông qua chương trình này, Nhà trường đã ký hợp tác đào tạo với 04 Viện ĐH quốc gia về khoa học ứng dụng (INSA); 04 trường thuộc nhóm các trường ĐH lớn (Ecole); 07 trường thuộc nhóm các trường universite và Trung tâm đào tạo cao cấp về Công trình (CHEC); Với Bỉ: 02 trường; Canada: 02 trường. 

Dự án “Chương trình tiên tiến ngành Xây dựng công trình giao thông” hợp tác với trường Đại học Leed- Vương quốc Anh tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch. Năm học qua, Nhà trường đã mời các giáo sư của các trường đại học Tự do Berlin (CHLB Đức); Đại học LEED (Vương quốc Anh) đến giảng dạy cho SV. 

Các đề án, chương trình phối hợp đào tạo hai giai đoạn ngành Điện - Điện tử Việt Anh với Trường Đại học Sheffel Hallam- Vương quốc Anh; Đề án Phối hợp đào tạo Tiến sỹ hai giai đoạn Việt-Đức hợp tác với trường đại học Tổng hợp kỹ thuật Darmstadt- CHLB Đức tiếp tục thực hiện có hiệu quả.  Đề án gửi SV du học tại Cộng hoà Pháp (Tiền du học Pháp) và Trung quốc đã bước đầu tạo được thương hiệu và thu hút nhiều người quan tâm . 
Bảng 3: Số lượng SV được đào tạo chương trình chất lượng cao

	TT
	Chương trình
	K.47
	K.48
	K.49
	K.50
	K.51
	Tổng số

	1
	Xây dựng Công trình GT (tiên tiến)
	-
	-
	39
	43
	57
	139

	2
	Cầu đường Anh
	31
	44
	-
	-
	-
	75

	3
	Cầu đường Pháp
	30
	27
	35
	41
	50
	183

	4
	Cơ khí ô tô Pháp
	09
	14
	21
	15
	
	59

	5
	Vật liệu và Công nghệ Việt -Pháp
	-
	-
	-
	13
	23
	36

	6
	Xây dựng CTGT Việt-Nhật
	-
	-
	-
	-
	42
	42

	7
	Dự án Tiền du học Pháp
	-
	-
	-
	-
	27
	27

	8
	Tổng cộng
	70
	85
	95
	112
	199
	561


Khoá 47 lớp Cầu đường Pháp và Cơ khí Pháp bảo vệ tốt nghiệp đạt 100%. Riêng lớp Cầu đường Pháp  có 30 SV bảo vệ tốt nghiệp bằng tiếng Pháp trước hội đồng quốc tế trong đó có 11 SV đạt loại xuất sắc, 17 SV đạt loại Giỏi và 02 SV đạt loại Khá. Lớp Cơ khí Pháp có 09 SV bảo vệ TN bằng tiếng Pháp trong đó có 01 SV đạt loại Xuất sắc; 07  SV đạt loại Giỏi và 01 SV đạt loại Khá.Tổ chức đại học Pháp ngữ đã chọn và cấp học bổng học Thạc sỹ tại Pháp cho 03 SV có kết quả học tập xuất sắc; 03 giảng viên chương trình Vật liệu tiên tiến Pháp đi thực tập 01 tháng tại các trường đại học của Pháp. Kết thúc năm học, 03 SV của Trường được nhận học bổng Eifelle trong 02 năm với mức 1200 Euro/ tháng.

1.2- Quản lý và tổ chức đào tạo.

Đổi mới công tác quản lý và tổ chức đào tạo là một khâu quan trọng trong Chương trình hành động đổi mới công tác quản lý của Nhà trường. Để thực hiện được mục tiêu đó, Nhà trường đã tiến hành thay đổi cơ cấu tổ chức và chức năng một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo cho phù hợp với tình hình hiện tại. Thành lập Phòng Đào tạo SĐH, phòng Đào tạo Đại học trên cơ sở phòng Đào tạo Đại học và SĐH; Khoa Đại học tại chức được điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ để quản lý toàn diện hệ không chính quy từ khâu lập kế hoạch, tổ chức tuyển sịnh, quản lý chương trình đào tạo, tổ chức ký kết và thanh lý các hợp đồng đào tạo với các đơn vị liên kết, lập thời khoá biểu và thanh toán khối lượng giảng dạy. Nhà trường đã tổ chức họp với các đơn vị để phân công lại chức năng, nhiệm vụ. Sau khi sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị trên, công tác quản lý chung về đào tạo đại học và sau đại học đã nhanh chóng đi vào ổn định. 

Để tạo điều kiện cho Cơ sở II chủ động trong việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý đào tạo, Nhà trường đã thành lập mới 03 bộ môn: Cầu Hầm, Đường Bộ và bộ môn Công trình tại CSII; đổi tên một số Liên BM thành Bộ môn: Liên BM Cơ bản thành BM Cơ bản CSII, Liên BM Vận tải-Kinh tế thành BM Vận tải –Kinh tế CSII; Liên BM Điện-Điện tử thành BM Điện- Điện tử CSII; Liên BM Cơ khí thành BM Cơ khí CSII; Thành lập Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II trên cơ sở Tổ Khảo thí thuộc Ban Đào tạo.

Nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế 25 (đối với hệ đào tạo theo niên chế) và Quy chế 43 (đối với hệ đào tạo theo Tín chỉ). Trên cơ sở các Quy chế của Bộ, Nhà trường đã tiến hành  biên soạn cuốn Chương trình đào tạo Đại học và Sau đại học làm cơ sở cho công tác tổ chức đào tạo. Thực hiện Thông tư 14 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Quy định Danh mục đào tạo cấp IV và Quyết định số 311/QĐ-BGDĐT.

Công tác quản lý đào tạo theo hệ thống Tín chỉ được thực hiện trên phần mềm quản lý đào tạo CMC nên toàn bộ các công việc của quy trình đào tạo được thực hiện liên thông trong toàn trường từ khâu lập thời khoá biểu, đăng ký học, nộp học phí, in danh sách học và thi, quản lý điểm thi, đánh giá kết quả học tập và xét tốt nghiệp cho SV. Tuy còn một số khâu cần hoàn thiện thêm song về cơ bản phần mềm quản lý đào tạo CMC đã đáp ứng được yêu cầu quản lý của trường. Thông qua phần mềm này, Phòng Đào tạo Đại học kiểm soát được toàn bộ quy trình tổ chức đào tạo như: Đăng ký học, kết quả học tập, học phí của SV; chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ của khối văn phòng các Khoa, Viện. Việc thực hiện phần mềm này giúp cho văn phòng các Khoa, Viện và SV tiết kiệm thời gian, công sức trong việc đăng ký học; Công tác xét học bổng, cảnh cáo học vụ, thôi học cũng được thực hiện đúng thời hạn.

Công tác giao ban đào tạo được thực hiện mỗi học kỳ một lần, tập trung đánh giá hoạt động đào tạo và kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong hoạt động này.

Công tác xây dựng kế hoạch năm học và giao kế hoạch năm học được thực hiện bài bản, đúng quy trình. Các bộ môn tiến hành bố trí, báo giảng đúng thời hạn. Thời khoá biểu được xây dựng hợp lý và thông báo đến các bộ môn sớm. Các Bộ môn đã chú ý nhiều hơn đến việc kiểm tra lịch trình, chương trình và nội dung giảng dạy của giảng viên. BanThanh tra thường xuyên kiểm tra tình hình lên lớp của GV và SV nhằm đảm bảo kỷ cương trong giảng dạy và học tập đồng thời kiến nghị với Nhà trường những biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đào tạo. Chủ nhiệm lớp, Ban cán sự các lớp đã tăng cường quản lý sĩ số lớp,  góp phần nâng cao chất lượng học tập của SV. Đối với học viên cao học, Phòng Đào tạo Sau đại học cũng có những biện pháp quản lý thích hợp để hạn chế việc học viên nghỉ học vượt quá quy định. Kỷ cương trong giảng dạy và học tập có những bước chuyển biến rõ rệt, chất lượng đào tạo được nâng lên một bước. 

Bảng 4 :Kết quả học tập của sinh viên hệ Chính quy.

	Khoá
	Thi đạt vòng đầu ( %)
	Kh¸-Giái (%)

	
	Tại HN
	Tại CS 2
	Tại HN
	Tại CS 2

	K.47
	92,63
	83,14
	52,15
	59,24

	K.48
	82,58
	72,57
	36,08
	48,37

	K.49
	68,37
	65,49
	23,16
	37,27

	K.50
	67,81
	70,54
	17,80
	22,91

	K.51
	76,21
	78,73
	22,47
	21,88

	Tổng cộng
	74,09
	74,09
	25,36
	37,94



Qua số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ SV thi đạt vòng đầu tại Hà Nội tăng 4,49%, tỷ lệ khá giỏi tăng 1,29% so với năm học trước; đặc biệt tại Cơ sở II tỷ lệ thi đạt vòng đầu tương dương với cơ sở chính, tỷ lệ khá giỏi cao hơn.

Năm học 2010-2011 đã có 2.319 SV được bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt tỷ lệ 93,31%. Số SVđược công nhận tốt nghiệp đợt I là 2.014 (86,84%) trong đó có 87 SV được công nhận tốt nghiệp loại Giỏi, 700 SV tốt nghiệp loại Khá. So với năm học trước, số SV tốt nghiệp đợt I tăng 11,45%; số tốt nghiệp loại Giỏi giảm 1,14%, số tốt nghiệp loại Khá tăng 21,35%.

Tại Cơ sở II, số SV được nhận đề tài tốt nghiệp là 594; được bảo vệ tốt nghiệp  là 469(78,95%); Số SV được công nhận tốt nghiệp đợt I là 438 (93,39%), trong đó có 05 SV đạt loại Giỏi(1,14%), 112 đạt loại Khá:112 (25,57%). Tỷ lệ SV được công nhận tốt nghiệp loại Giỏi  vẫn còn ít và  giảm  1,14% so với năm học trước,

Thực hiện công văn số 1903/BG ĐT-GDĐH ngày 04/3/2011 về việc thực hiện danh mục ngành đào tạo trình độ CĐ, ĐH sau chuyển đổi, Thường trực Hội đồng Khoa học-Đào tạo Trường đã thống nhất từ năm học 2010-2011, việc ghi bằng tốt nghiệp sẽ chỉ ghi tên ngành đào tạo, tên chuyên ngành đào tạo được ghi trong bảng điểm. Đối với K.47 khối kỹ thuật và K.48 khối Vận tải kinh tế, Công nghệ thông tin sẽ ghi tên ngành đào tạo khi SV nhập học.

Bảng 5:   Kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp K.47 (khối Kỹ thuật) và K.48  (khối KT và CNTT) tại Hà Nội:
	Năm học 2009-2010
	Năm học 2010-2011

	T.Sè

SV
	Sè.SV  BV TN
	Số SV tốt nghiệp đợt I
	T.Sè

SV
	SỐ SV  BVTN
	Số SV tốt nghiệp đợt I

	
	
	T.Sè
	Giỏi
	Khá
	
	
	T.Sè
	Giỏi
	Khá

	2.464
	2.259

91,68%
	1.703

75,39%
	93

5,46%
	585

34,45%
	2.485
	2.319

93,31%
	2.014

86,84%
	87

4,32%
	1.124

55,80%


Đối với hệ đào tạo Sau đại học, năm học qua đã có 300 học viên Cao học bảo vệ luận văn tốt nghiệp và 12 NCS bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp Trường. 

Phát huy truyền thống nhiều năm qua trong công tác tuyển chọn và bồi dưỡng các đội tuyển tham gia kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc, Năm 2011, Nhà trường đã đăng cai tổ chức kỳ thi lần thứ 23. Tham gia kỳ thi có đội tuyển của 19 trường đại học gồm 695 SV. Đội tuyển Olympic Cơ học của trường gồm 72 SV tham gia thi 08 môn : Cơ lý thuyết, Chi tiết máy, Cơ học kết cấu, Thuỷ lực, Nguyên lý máy, Cơ học đất, Sức bền vật liệu, ứng dụng tin học vào Cơ học nội dung chi tiết máy; đã đạt 06 giải Nhì, 10 giải Ba, 17 giải Khuyến khích cá nhân và 2 giải Nhì, 1 giải Ba đồng đội. Đội tuyển thi Olympic Toán học lần thứ 19 (năm 20110) gồm 10 SV đạt được 04 giải Nhì, 03 giải Ba.

1.3-Biên soạn giáo trình, bài giảng: Năm học 2010-2011, Nhà trường ưu tiên đầu tư cho công tác biên soạn giáo trình, bài giảng nhất là các bài giảng, giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo theo hệ thống Tín chỉ. Các bộ môn đã có nhiều cố gắng trong việc phân công GV viết giáo trình, bài giảng. Tổng số bài giảng, giáo trình được xuất bản cao hơn nhiều so với năm học trước. Đã xuất bản 24 giáo trình và 26 bài giảng với kinh phí là 551,393 triệu đồng trong đó kinh phí xuất bản giáo trình là 478.633 triệu đồng; Kinh phí viết bài giảng là 72.760 triệu đồng. Nhà trường nâng kinh phí viết giáo trình từ 150.000đ/tiết lên 200.000đ/tiết; Nâng kinh phí viết bài giảng từ 50.000đ/tiết lên 60.000đ/tiết.

Trung tâm Thông tin Thư viện của Trường đang phấn đấu trở thành một Thư viện điện tử hiện đại với vốn tài liệu phong phú có thể liên thông với các thư viện của các trường đại học khác để chia sẻ và khai thác tốt nguồn tài liệu, thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của GV và SV. Trong năm học đã bổ sung, tiếp nhận 694 cuốn tạp chí, 203 cuốn luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ, 47 cuốn bài giảng, 23 đầu giáo trình với 5.154 cuốn và 38 cuốn tài liệu được tặng. Đã tổ chức phục vụ hơn 60.000 lượt bạn đọc, kết hợp với Công ty IGroup để tạo điều kiện cho GV và SV sử dụng Tạp chí điện tử Sage Premier phục vụ đào tạo và NCKH.   

Bảng 6: Xuất bản bài giảng, giáo trình:

	Năm học 2009-2010
	Năm học 2010-2011

	Giáo trình
	Bài giảng
	Kinh phí
	Giáo trình
	Bài giảng
	Kinh phí

	18
	16
	516,8 triệu đồng
	24
	26
	551,4 triệu đồng


1.4. Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hệ thống Tín chỉ.

Năm học 2010-2011, Nhà trường tiếp tục thực hiện song song 2 chương trình đào tạo: đào tạo theo Niên chế ( Khoá 47, 48, 49) và đào tạo theo Tín chỉ ( khoá 50,51). Hội đồng Khoa học- Đào tạo Trường đã phê duyệt  chương trình đào tạo theo Hệ thống Tín chỉ 15 ngành, 67 chuyên ngành và 02 chương trình (Vật liệu và công nghệ Việt-Pháp và Chương trình Tiên tiến ngành XDCT). Các bộ môn giảng dạy khối kiến thức cơ bản và cơ sở đã  khẩn trương soạn bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu về kiến thức, cân đối thời gian giảng dạy lý thuyết với thời gian làm bài tập, thảo luận, thực hành. Đề thi các môn học thường xuyên được rà soát, bám sát nội dung môn học nhằm đảm bảo đánh giá chính xác và toàn diện kết quả học tập của SV. Hình thức đào tạo theo Tín chỉ đã tạo cho SV tính chủ động, sáng tạo trong việc tự học, tự nghiên cứu và lựa chọn khối lượng kiến thức trong từng học kỳ. Nhờ vậy tỷ lệ thi đạt vòng đầu của Khoá 50 và khoá 51 (học kỳ I) tăng 9% so với các khoá trước. Để đảm bảo quyền lợi của SV, trong học kỳ I năm học 2010-2011, Nhà trường đã có điều chỉnh thích hợp khi thực hiện quy chế 43/2007 cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường nhưng sang học kỳ II thực hiện đúng theo Quy chế 43/2007. Học kỳ 1 năm học 2010- 2011, khoá 50 có 297 SV bị cảnh cáo học vụ, 255 SV bị buộc thôi học; khoá 51 có 150 SV bị cảnh cáo học vụ, 37 SV bị buộc thôi học. 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên thì công tác đào tạo theo Tín chỉ còn tồn tại một số mặt về chương trình đào tạo, về tổ chức quản lý đào tạo và về cơ sở vật chất. Để thực hiện tốt công tác này, Nhà trường đã chỉ đạo các Hội đồng chuyên ngành và các Hội đồng ngành rà soát lại chương trình đào tạo. Hội đồng khoa học-Đào tạo Trường đã thống nhất giao cho Hội đồng KH-ĐT các ngành điều chỉnh nội dung các môn học trong chương trình đào tạo theo Tín chỉ của hệ chính quy đảm bảo hợp lý về logic và chuyên môn, đồng thời Nhà trường đã tổ chức kiểm tra và rà soát lại mã các môn học để tránh sai sót trong công tác lập thời khoá biểu cũng như đăng ký môn học của SV. Nhà trường cũng thống nhất từ năm học mới 2011-2012, các khoa chuyên môn sẽ quản lý SV ngay từ năm thứ nhất để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý đào tạo.

II-Công tác nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất.

1.Tổ chức, quản lý và thực hiện nhiệm vụ KHCN:

Năm học 2010-2011, Nhà trường được giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của 2 năm 2010 và 2011. Năm 2010, thực hiện 04 đề tài cấp Nhà nước (kinh phí hơn 8 tỷ đồng); 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm chuyển tiếp (kinh phí 200 triệu đồng), 02 đề tài cấp Bộ trọng điểm mới (kinh phí 600 triệu đồng); 23 đề tài cấp Bộ (kinh phí: 1.375 triệu đồng); 88 đề tài cấp Trường (kinh phí 271 triệu đồng) và 37 đề tài hỗ trợ nghiên cứu sinh nghiên cứu khoa học ( kinh phí là 350 triệu đồng). Năm 2011 thực hiện 02 đề tài cấp Bộ trọng điểm chuyển tiếp (kinh phí 546 triệu đồng), 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm mới (kinh phí 1.236 triệu đồng), 29 đề tài cấp Trường (kinh phí 226 triệu đồng).

Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trong năm học, Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu 03 đề tài cấp Nhà nước; 01 đề tài cấp Bộ trọng điểm; 10 đề tài cấp Bộ (trong đó có 05 đề tài xếp loại Tốt, 05 đề tài xếp loại Khá), 13 đề tài đã bảo vệ cấp cơ sở đang chờ bảo vệ cấp Bộ; Nghiệm thu 24 đề tài cấp Trường (trong đó có 16 đề tài xếp loại Tốt, 08 đề tài xếp loại Khá); nghiệm thu 22 đề tài NCS. Hầu hết các đề tài được nghiệm thu đều đạt loại Tốt và Khá. Các Chủ nhiệm đề tài đã có nhiều cố gắng để hoàn thành đề tài đúng tiến độ và có chất lượng tốt. Công tác quản lý các đề tài NCKH và CGCN đã có những cải tiến nhất định theo các Quy định của Bộ như thủ tục đăng ký, tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài. Nhà trường cũng kiên quyết không giao đề tài NCKH cho những chủ nhiệm đề tài còn có đề tài tồn đọng; thanh lý các đề tài từ năm 2009 trở về trước chưa hoàn thành nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiệm thu các đề tài đúng thời hạn và có chất lượng.

 Hội nghị KHCN lần thứ 18 đã được tổ chức thành công với 215 báo cáo khoa học được trình bày ở 07 Tiểu ban. Hội nghị được tổ chức quy mô đã thu hút đông đảo các nhà khoa học của các trường Đại học khu vực Hà Nội, các đơn vị trong ngành GTVT tham dự. Các tài liệu, ấn phẩm của Hội nghị được chọn lọc và trình bày công phu. Các đề tài báo cáo  khoa học có giá trị cao về hàm lượng khoa học, tính thực tiễn và hiệu quả kinh tế phục vụ sự nghiệp đào tạo của Nhà trường và sự nghiệp phát triển ngành Giao thông vận tải.

Công tác NCKH của SV tiếp tục phát triển. Năm học 2010-2011, Nhà trường đã giao  410 đề tài NCKH cho SV thực hiện trong đó có 359 đề tài tại Hà Nội và 51 đề tài tại CS II. Kinh phí cấp cho các đề tài NCKH của SV 205 triệu đồng (mỗi đề tài được hỗ trợ 500.000đồng). Nét nổi bật nhất của công tác NCKH của SV năm học 2010 - 2011 là chất lượng các đề tài tốt và tương đối đồng đều. Để khuyến khích động viên những SV có thành tích xuất sắc trong công tác NCKH, Nhà trường đã quyết định trao 31 giải nhất, 62 giải nhì, 93 giải ba và một số giải khuyến khích cấp Trường cho những công trình xuất sắc được nghiệm thu tại Hà Nội. Kèm theo giấy khen, Nhà trường còn tặng thưởng cho mỗi giải nhất 300.000đ, mỗi giải nhì 200.000đ, mỗi giải ba 150.000đ và mỗi giải khuyến khích 100.000đ.  
Trong năm học, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải đã xuất bản được 04 số (số 32 là số đặc biệt nhân Hội nghị KH- Đại học  MADI và Đại học Giao thông Tây Nam Trung Quốc)  đã  được xuất bản. Hội đồng biên tập đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến và  nâng cao chất lượng nội dung bài viết và hình thức trình bày. Để nâng cao chất lượng Tạp chí, Nhà trường đã kiện toàn lại Hội đồng Biên tập và xây dựng văn bản về Quy chế tổ chức và hoạt động cuả Tạp chí.
Thực hiện chủ trương đổi mới công tác quản lý KHCN và LĐSX, tháng 7/2011 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học“Đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hoạt động KHCN-LĐSX”. Hơn 200 đại biểu là các cán bộ quản lý các cấp, các cán bộ khoa học, các GS-PGS, NGND, NGƯT, lãnh đạo các Công ty, Trung tâm trong Trường đã tham dự Hội thảo. Mặc dù có nhiều khó khăn khi thực hiện song toàn Trường quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ trên. Đây là việc làm hết sức cấp thiết, phù hợp với chủ trương của Chính phủ, của Bộ GDĐT và phù hợp với định hướng hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Nhà trường đang hoàn thiện Dự thảo Quy định về công tác quản lý hoạt động KH-CN và LĐSX để ban hành, triển khai thực hiện từ năm học mới.
2.Hợp tác về khoa học công nghệ.

Công tác hợp tác nghiên cứu khoa học có những bước phát triển mới. Năm học 2010-2011, các chuyên gia, các nhà khoa học của Trường đã tham gia thẩm định, tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ cho nhiều dự án lớn mang tầm cỡ quốc gia trong đó điển hình là dự án “ Đề xuất danh mục các đề tài NCKH thực hiện nghị định thư giữa CHLB Đức và Việt Nam năm 2011” gồm 05 đề tài được thực hiện từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2012; Đề xuất nội dung hợp tác theo nghị định thư Việt-Trung 2011-2012 gồm  06 nhiệm vụ; Ký hợp tác cùng thực hiện 01 đề tài nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Yokohama- Nhật Bản và 01 đề tài hợp tác với hãng FYFE Asia- Singapore.

Nhà trường tiếp tục triển khai chương trình hợp tác với AIT Việt Nam; hợp tác với Cục Đường sắt Việt Nam và Công ty Tư vấn Đường sắt Nhật Bản (JARTS) cùng liên doanh tham gia gói thầu Đường sắt Đô thị số 2 và biên soạn Bộ Tiêu chuẩn Đường sắt Việt Nam. Ký kết hợp tác đào tạo và chuyển giao phần mềm đào tạo chuyên ngành  kế toán với công ty cổ phần MISA; tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Tổng Công ty XDCTGT I và với các đơn vị trong ngành GTVT; Tổ chức cho đoàn cán bộ của Trường làm việc với một số tỉnh, thành phố về việc phối hợp thực hiện các đề tài NCKH, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ đáp ứng nhu cầu thực tế của các địa phương.

Nhà trường đã phối hợp với các trường đại học nước ngoài, các tổ chức quốc tế tổ chức thành công 07 hội thảo khoa học và 04 khoá học ngắn ngày cho GV của trường và các cán bộ ngành GTVT với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế, đã thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài cùng tham dự.

Những thành tích đạt được trong lĩnh vực hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường trong năm học qua đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành GTVT, khẳng định thương hiệu và vị thế của Nhà trường ở trong nước và quốc tế.

3.Công tác LĐSX-Chuyển giao công nghệ.

Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động của giá cả và khó khăn của nền kinh tế đất nước và ngành GTVT song các đơn vị  KHCN của Trường vẫn duy trì được sự ổn định và có được tăng trưởng đáng kể. Doanh thu so với năm 2009 tăng 4,78 tỷ đồng tương ứng 14,1% song đóng góp xây dựng Trường giảm 11.416.000 đồng  tương ứng 1,4% ( không kể đóng góp từ sự hợp tác với Cục Đăng kiểm Việt Nam là 01 tỷ đồng/năm).

Bảng 7: Tổng hợp kết quả hoạt động CGCN-LĐSX.
	Năm học 2009-2010
	Năm học 2010-2011

	Tổng doanh thu
	Đóng góp xây dựng
	Tổng doanh thu
	Đóng góp xây dựng

	39.343 triệu đồng
	813.921triệu đồng
	44.890 triệu đồng
	802.505 triệu đồng


Các Trung tâm Khoa học công nghệ của trường hoạt động đúng chức năng và nhiệm vụ đã đăng ký. Một số Trung tâm , Công ty đã tạo dựng được thương hiệu và có kết quả hoạt động tốt như Chi nhánh công ty tư vấn TKCN và XDGT tại CSII, Công ty Tư vấn TKCN và XDGT, Trung tâm Tư vấn phát triển GTVT, Trung tâm nghiên cứu Viễn thông Tín hiệu-  Điện.

Để đối mới quản lý hoạt động KHCN, đồng thời tạo điều kiện thức đẩy phát triển các hoạt động KHCN-LĐSX, Nhà trường đang tiến hành biên soạn lại “Quy chế Quản lý hoạt động KHCN và LĐSX”. Quy chế mới này đảm bảo vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà trường vừa đảm bảo được tính độc lập, tự chủ cho các Công ty, Trung tâm. 

III-Công tác tổ chức-Quản lý và xây dựng đội ngũ.

1.Đổi mới công tác Tổ chức-Quản lý góp  phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Năm học 2010-2011 là năm học bản lề triển khai thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ về đổi mới công tác quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.

Thực hiện nhiệm vụ trên, năm học 2010-2011, Nhà trường tập trung soạn thảo và ban hành một số quy chế, quy định nội bộ như Quy chế làm việc, Nội quy lao động, Quy trình thực hiện công việc, Quy định về trách nhiệm và quyền hạn của CB-VC và CB quản lý… nhằm xây dựng đồng bộ, thống nhất các cơ sở pháp lý phục vụ đổi mới công tác quản lý của Trường. Việc xây dựng các văn bản được tiến hành theo một cách quy trình chặt chẽ, nghiêm túc dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu như: Thành lập BCĐ của Trường, thành lập các nhóm công tác của từng lĩnh vực; tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến từ đơn vị cơ sở…. Các văn bản này đã được hoàn thành với chất lượng tốt và sẽ tổ chức thực hiện từ đầu năm học 2011- 2012.

Để tăng cường hiệu quả công tác, Nhà trường đã tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các đơn vị trong trường. Trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh lại cơ cấu, tổ chức một số đơn vị cho phù hợp với tình hình hiện tại. Đã thành lập Phòng Đào tạo SĐH trên cơ sở phòng đào tạo Đại học và SĐH, thành lập phòng Đào tạo Đại học trên cơ sở phòng Đào tạo Đại học và SĐH,  thành lập Trung tâm  Hợp tác quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu, Thành lập Ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng tại Cơ sở II trên cơ sở Tổ Khảo thí Ban Đào tạo CSII. Tiến hành phân công lại nhiệm vụ của Khoa ĐHTC, Phòng Đối Ngoại, Ban Đào tạo CSII đồng thời ban hành chức năng, nhiệm vụ tạm thời cho các đơn vị mới thành lập hoặc có điều chỉnh. Các đơn vị này sau khi thành lập  và cơ cấu lại đã hoàn thiện về tổ chức và làm việc có hiệu quả.

Một số đơn vị được đổi tên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới: Phòng Thí nghiệm Tự động hoá đổi tên thành Phòng Thí nghiệm  Điện - Điện tử (trực thuộc Trung tâm KHCN GTVT); Đổi tên Ban quản lý Mạng và Máy tính thành Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin.

Năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Quyết định bổ nhiệm  PGS-TS Nguyễn Văn Vịnh- Trưởng phòng TCCB và PGS-TS Nguyễn Ngọc Long- Trưởng phòng Đào tạo ĐH và SĐH giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT tiếp tục nhiệm kỳ 2008-2013. Nhà trường đã bổ nhiệm 11 CB giữ chức vụ cấp Trưởng và 12 CB giữ chức vụ cấp Phó các Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm; bổ nhiệm 05 Trưởng bộ môn và 08 Phó trưởng bộ môn theo nhiệm kỳ công tác.Việc bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị được thực hiện đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai  đã tạo được không khí đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và của Trường.

Hội đồng Trường nhiệm kỳ II (2010-2015) gồm 29 thành viên trong đó có 02 thành viên đương nhiên, 03 thành viên ngoài trường, 01 thành viên khối Đoàn - Hội và 23 thành viên bầu đã họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp này, Hội đồng Trường đã tiến hành bầu các chức vụ Chủ tịch Hội đồng và Thư ký Hội đồngTrường (trình Bộ GD&ĐT) và thống nhất chương trình hoạt động của Hội đồng trong năm học 2010-2011. 

2.Công tác xây dựng đội ngũ.

Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học và Sau đại học, Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho  cán bộ quản lý khối hành chính, văn phòng là nhiệm vụ chính trong công tác tổ chức quản lý của Nhà trường năm học 2010-2011.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, Nhà trường đã  giao kế hoạch tuyển dụng GV cho các BM  trên cơ sở cân đối khối lượng công tác, tình hình biến động nhân lực và xu hướng phát triển của các ngành học, tạo sự chủ động cho các Bộ môn tuyển chọn được những SV giỏi, CB có trình độ bổ sung cho lực lượng của mình.  Việc tuyển dụng GV được thực hiện công khai với các tiêu chuẩn rõ ràng, sát với yêu cầu xây dựng đội ngũ. Năm học 2010-2011, Trường đã tuyển dụng  vào biên chế 22 người, ký hợp đồng lao động với 40 người. Đến tháng 6/2011, toàn trường có 1.086 CB-GV-CNV trong đó có 792 GV (chiếm  74,15%) với 47 GS và PGS, 140 TSKH và Tiến sỹ, 356 Thạc sỹ, 34 NGND và NGƯT đang trực tiếp giảng dạy.

Bảng 9: Tổng hợp đội ngũ của trường:

	Năm học 2009-2010
	Năm học 2010-2011

	Tổng số
	Giảng viên
	Trình độ giảng viên
	Tổng số
	Giảng viên
	Trình độ giảng viên

	
	
	GS-PGS
	TSKH-TS
	Th.S
	
	
	GS-PGS
	TSKH-TS
	Th.S

	1.053
	781
	50
	126
	329
	1.068
	792
	47
	140
	356


Nhà trường xây dựng  cơ chế, chính sách khuyến khích các GV bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt chuẩn của GV đại học theo quy định;  Động viên GV tham gia bồi dưỡng về ngoại ngữ, về phương pháp dạy học đại học và các kiến thức bổ trợ khác. Trong năm học đã cử 30 người đi làm NCS (có 19 người đi NCS ngoài nước), 25 người đi học Cao học (có 05 người đi học ngoài nước). Xét và giải quyết thủ tục cho 30 lượt CB -GV dự thi tuyển sinh SĐH ở trong nước và 29 CB-GV dự thi học ở nước ngoài; cử đi học Ngoại ngữ 07 người, bồi dưỡng nghiệp vụ 12 người, 30 GV dự thi nâng ngạch lên GVC và 06 GVC dự thi nâng ngạch GVCC. 

Việc đào tạo, bồi dưỡng GV mới về phương pháp sư phạm và kỹ năng nghề nghiệp được chú trọng. Trong năm học đã mở lớp  bồi dưỡng Lý luận và Phương pháp giảng dạy đại học cho 77 GV; cử 04 người đi thực tập sinh ở nước ngoài từ 3- 12 tháng, 40 lượt cán bộ được cử đi công tác, học tập, tham quan ở các trường đại học thuộc các nước tiên tiến. Đã  làm thủ tục tiếp nhận 26 CB-GV  đi đào tạo ở nước ngoài về Trường công tác. Các Cán bộ được cử đi học tập ở trong nước và nước ngoài đều được đảm bảo đầy đủ chế độ theo quy định. 
Công tác đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi để các Nhà giáo chuẩn bị các hồ sơ cần thiết trình Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở và Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong năm học đã có 05 nhà giáo của Trường được  Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm chức danh PGS năm 2010; 03 nhà giáo phong tặng danh hiệu NGND và 06 nhà giáo của Trường được phong tặng danh hiệu NGUT.  Nhà trường đã làm thủ tục kéo dài thời gian công tác  cho 06 GS-PGS và ký hợp đồng thỉnh giảng với 09 GV có trình độ Tiến sỹ đến tuổi nghỉ hưu tiếp tục tham gia công tác giảng dạy cho Trường.

IV.Công tác xây dựng cơ sở vật chất.

Trọng tâm của công tác xây dựng cơ sở vật chất là tiếp tục thực hiện tốt các dự án thuộc các nguồn vốn cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn từ các dự án đã được phê duyệt. 

Trong năm học 2011-2012, Nhà trường được cấp kinh phí xây dựng cơ bản là 9,8 tỷ đồng (cho dự án Tăng cường thiết bị cho phòng thí nghiệm và kết cấu xây dựng), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 6,7 tỷ đồng (cho 02 dự án: Cải tạo và nâng cấp giảng đường đa năng 3,6 tỷ đồng và Dự án Nâng cấp, cải tạo các nhà E và khu nhà D tại CSII 2,4 tỷ đồng); nguồn vốn không thường xuyên  04 tỷ đồng (cho dự án Tăng cường thiết bị cho phòng thí nghiệm Môi trường và An toàn giao thông tại SV II); vốn Khoa học công nghệ  02 tỷ đồng (cho dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu cho phòng thí nghiệm Điện tử- Viễn thông). Nhà trường đã tổ chức đấu thầu, tiến hành mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất theo đúng các hạng mục và kinh phí đã được phê duyệt.

Dự án giáo dục đại học giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện đảm bảo tiến độ và các quy định của Nhà nước. Đã thanh lý 06 hợp đồng cung cấp thiết bị cho khoa Cơ khí, khoa Điện - Điện tử; tiếp nhận, bàn giao thiết bị và thực hiện chuyển giao công nghệ theo hợp đồng cho khoa Điện-Điện tử và khoa Công trình; ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho khoa Cơ khí. Đã hoàn thành mục tiêu đào tạo theo dự án của các Khoa Cơ khí, Công trình, Điện- Điện tử. Các đề tài NCKH thuộc dự án đang tổ chức nghiệm thu theo kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân của dự án tính đến ngày 30/6/2011 là 2,2 triệu USD trên tổng số kinh phí là 3 triệu  USD (đạt 73%).

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nhà Thí nghiệm Công trình với vốn xây dựng 3,5 tỷ đồng. Công trình KTX sinh viên 7 tầng tại CSII với vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng đã được khởi công từ tháng 01/2010 đang tiếp tục hoàn thiện theo tiến độ. Hiện Nhà trường đang tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng KTX giai đoạn 2 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án xây dựng mở rộng Trường tại thuộc Khu Đại học phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) tiếp tục triển khai thực hiện. Sau khi được UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận phương án đầu tư và cấp đất, Nhà trưòng đã lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng; Báo cáo Cục Công sản, Bộ Tài chính về phương án đầu tư và trình Bộ GD ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Cơ sở III. Tại Cơ sở II- Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà trường đã tiến hành quy hoạch mặt bằng, làm việc với các cơ quan chức năng (Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo 09 và các đơn vị chức năng của TP Hồ Chí Minh) thống nhất giao cho Trường quản lý, sử dụng 16,3 ha đất trường đang tạm thời quản lý.

Để đáp ứng nhu cầu phòng học cho đào tạo theo tín chỉ, Nhà trường đã tiến hành cải tạo các phòng ở tại nhà A3 –KTX thành 07 phòng học; cải tạo nhà B7 thành phòng làm việc cho Trung tâm HTQT về đào tạo và nghiên cứu, phòng Đào tạo SĐH; cải tạo mở rộng phòng họp 501-A1;Tiến hành tu bổ,sửa chữa các lớp học, trang bị máy tính, máy chiếu tại Hà Nội và CS II để đảm bảo những điều kiện tốt nhất phục vụ việc dạy và học.

Công tác xây dựng cơ sở vật chất trong năm học qua đã đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Công tác giám sát chất lượng các công trình xây dựng, trang thiết bị mới mua sắm được quan tâm hơn. Tài sản của Trường được tăng cường quản lý và khai thác có hiệu quả, tránh được lãng phí.

V.Công tác Đối ngoại-An ninh trật tự.

1.Công tác đối ngoại.

Năm học 2010-2011, Hoạt động đối ngoại của Trường tiếp tục thực hiện mục tiêu: Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và bồi dưỡng đội ngũ với các đối tác truyền thống và mở rộng quan hệ với các đối tác mới; tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý.

Thực hiện mục tiêu trên, Nhà trường củng cố, duy trì và nâng lên tầm cao mới với các đối tác truyền thống như trường Đại học kỹ thuật Darmstadt; Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật giao thông Đường sắt Matxcova ( MIIT), Trường đại học Giao thông Đường bộ Matxcova ( MADI), Trường đại học Giao thông Tây Nam-Trung Quốc, Trường đại học Tokyo, Trường đại học Waseda, trường đại học Kyoto, Liên đoàn thép Nhật Bản; Tổ chức các trường đại học Pháp ngữ ( AUF), Đại học Cầu đường Pari, Học viện quốc gia khoa học ứng dụng LYON; Học viện quốc gia khoa học  ứng dụng RENNS (Pháp)v.v…Thông qua các quan hệ hợp tác này, Nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ kinh phí và tạo mọi điều kiện để thực hiện triển khai các đề án đào tạo kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ , đào tạo nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV-CNV.

Năm học qua, Nhà trường đã mời  05 đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với trường. Tổ chức đón và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế khác nhằm thiết lập quan hệ hợp tác mới trên các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã ký 4 văn bản thoả thuận hợp tác mới với các trường đại học ở Cộng hoà Pháp, Nhật Bản và một Công ty tại Singapore. Nhà trường đã cử đoàn CB của Trường đến thăm và làm việc với một số trường đại học tại các nước CHLB Đức, CH Pháp, Vương quốc Anh để tiếp tục triển khai các dự án hai bên đã ký kết và trao đổi các định hướng hợp tác mới.

Đã tổ chức thành công 07 Hội thảo quốc tế khoa học về GTVT do các chuyên gia nước ngoài trình bày đã thu hút nhiều cán bộ khoa học trong nước và nước ngoài tham dự. Tổ chức giao lưu Đoàn SV của Trường đại học Maizuru- Nhật Bản với SV của Trường. Buổi giao lưu đã tạo điều kiện cho SV hai trường có cơ hội được tìm hiểu, trao đổi, học hỏi các vấn đề cùng quan tâm.

Đối với các đơn vị trong nước, Nhà trường tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành giao thông vận tải như TCT XDCTGT I, TCT Đường sắt Việt Nam, TCT Tư vấn-Thiết kế GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam v.v …để phối hợp trên các lĩnh vực đào tạo, NCKH, CGCN. Thông qua quan hệ hợp tác này, Nhà trường đã nhận được hỗ trợ về cơ sở vật chất, học bổng cho SV và tạo cơ hội cho SV lựa chọn công tác sau khi tốt nghiệp. Một số cán bộ chủ chốt của ngành GTVT đã tham gia Hội đồng Trường, tham gia giảng dạy và giới thiệu chuyên đề, cung cấp thông tin của nhà tuyển dụng lao động để Nhà trường điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống trường (15/11/1945-15/11/2010), các thế hệ SV của Trường đã thành lập Quỹ Khuyến học truyền thống SV Giao thông Việt Nam. Hiện các cựu SV của trường đã đóng góp được số tiền là 1.676.350.000đ cho Quỹ, xây dựng Điều lệ tổ chức hoạt động và đã tổ chức trao 07 phần thưởng với kinh phí là 35 triệu đồng cho SV có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện toàn khoá học 2006-2010 tại Hà Nội và CSII. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, tương trợ giữa các thế hệ SVcủa Trường, giữa Nhà trường và các doanh nghiệp trong ngành GTVT.

2.Công tác An ninh trật tự.

Với phương châm đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường học, giữ vững cảnh quan và môi trường sư phạm, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đã quan tâm chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ để làm tốt công tác này. Ban Bảo vệ chính trị nội bộ phối hợp với các tổ chức, đoàn thể quần chúng nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng của CB-GV-CNV và SV; giữ vững ổn định chính trị trong nhà trường. Việc quản lý đoàn ra, đoàn vào được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lực lượng bảo vệ được trang bị phương tiện làm việc và tập huấn nghiệp vụ đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học. Tổ chức tuần tra canh gác, kiểm soát người ra vào cổng trường, giữ gìn an toàn về tài sản; bảo vệ tuyệt đối an toàn các kỳ thi và các hoạt động lớn của Trường như kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống.  Phối hợp với công an địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và cảnh quan của Nhà trường. Công tác phòng cháy chữa cháy được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định về công tác phòng chống cháy nổ. Ban An toàn- Vệ sinh lao động thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động và công tác PCCC theo định kỳ,  được Công an Thành phố đánh giá tốt. 
Nhà trường phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa làm tốt công tác quân sự địa phương. Động viên CB-GV-CNV thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ và tham gia hội thao quân sự địa phương. Trường được Thành phố công nhận là đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng năm 2010. 

Hội Sinh viên, Tổ thăm dò dư luận SV, Đội an ninh xung kích phát huy vai trò trong việc giữ gìn trật tự an ninh khu nội trú KTX đồng thời cung cấp thông tin để kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm. Nhờ vậy đã phát hiện và ngăn chặn kẻ xấu phát tờ rơi tại các nhà gửi xe, tụ tập nghe giảng đạo và những tiêu cực trong thi cử; đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ban chỉ đạo phòng chống các tệ nạn xã hội đã có nhiều hoạt động tích cực, nhờ vậy tệ nạn xã hội trong trường được kiềm chế và đẩy lùi.


Với những kết quả đã đạt được, Nhà trường đã được công an Thành phố tặng Giấy khen và được công nhận là cơ quan an toàn.

VI-Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của CB-GV-CNV.

Trong những năm qua, mọi hoạt động của Nhà trường đều hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống và điều kiện làm việc cho CB-GV-CNV, đảm bảo công bằng về nghĩa vụ và quyền lợi cho mọi CB-VC của Trường. Để thực hiện được mục tiêu đó, Nhà trường đã thực hiện một số các giải pháp hiệu quả như: Tổ chức lại công tác đào tạo cho phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ; rà soát lại nhân sự các đơn vị theo hướng tinh giản, gọn nhẹ và hiệu quả; chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho sát thực và phù hợp với điều kiện tài chính của Trường. Nhờ vậy, năm học qua ngoài việc đảm bảo việc chi nâng lương cơ bản theo quy định của Nhà nước (mức lương tối thiểu từ 750.000đ lên 830.000đ), Nhà trường nâng mức chi giờ giảng trong chuẩn, ngoài chuẩn theo chức danh và các hệ bậc đào tạo bình quân là 5.000đ/tiết giảng. Nhà trường đã tăng phúc lợi khoảng700.000đ/người, tăng quản lý phí từ 500.000đ lên 600.000/xuất/tháng, tiền ăn trưa  từ 200.000đ lên 300.000đ/người/tháng, tiền trang phục từ 1.000.000đ lên 1.200.000đ/người; tiền hỗ trợ hoạt động tập thể từ 900.000đ lên 1.200.000đ/người.

Các chế độ chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hộ lao động, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản đều được thực hiện đúng quy định chế độ của Nhà nước. Các đơn vị chức năng của trường đã phối hợp tốt với tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức thăm hỏi, hiểu hỷ, trợ cấp các CB-GV-CNV có hoàn cảnh khó khăn. Các Hội diễn văn nghệ, các phong trào thể dục thể thao thu hút đông đảo CB-GV-CNV tham gia, tạo được không khí đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong nhà trường.

Công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt. Mọi chương trình, kế hoạch công tác, các chính sách liên quan đến CB-GV-CNV đều được thảo luận, bàn bạc từ cơ sở. Tiếp tục duy trì hình thức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng và toàn thể CB-GV-CNV trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học. Mọi hoạt động của Nhà trường đều được thông báo đầy đủ, công khai. Nhà trường tạo mọi điều kiện để CB- VC tham gia đóng góp ý kiến vào những chủ trương, kế hoạch công tác lớn của Trường. Các quy định, quy chế được thực hiện nghiêm túc .


Quy chế phối hợp làm việc giữa  Đảng ủy và Hiệu trưởng, giữa BCH Công đoàn và BGH được thực hiện nghiêm túc. Duy trì thường xuyên việc họp liên tịch mỗi quý 1 lần giữa Ban Giám hiệu, Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn TN với những ý kiến trao đổi thẳng thắn và xây dựng, tạo được tiếng nói chung trong việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ lớn của Nhà trường.


Việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện nghiêm túc, giải quyết có tình, có lý, đúng pháp luật và triệt để, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội Cựu chiến binh đã phối  hợp chặt chẽ với chính quyền trong mọi mặt hoạt động, được Nhà trường ủng hộ và tạo mọi điều kiện để hoạt động theo đúng điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của mình; góp phần động viên mọi thành viên trong trường đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

V.Công tác sinh viên và các công tác khác.

1.Công tác sinh viên.

1.1.Công tác chấm điểm rèn luyện sinh viên.

Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV, công tác đánh giá kết quả rèn luyện SV đã đi vào nề nếp, SV ngày càng có ý thức hơn trong việc chấp hành các Quy định, Quy chế, Nội quy của Nhà trường. Năm học 2009-2010, Nhà trường đã tiến hành công tác đánh giá kết quả rèn luyện cho 10.672 SV hệ chính quy. Tỷ lệ SV đạt điểm rèn luyện từ Khá trở lên chiếm  tỷ lệ 83,32%.

Bảng11: Kết quả Rèn luyện sinh viên năm học 2009-2010.

	
	T.Sè SV
	Kết quả phân loại

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	TB.Kh¸
	TB
	Yêú
	Kém

	SỐ SV
	10.672
	469
	4.006
	4.293
	934
	247
	476
	201

	Tỷ lệ%
	
	4,39
	38,10
	40,32
	8,75
	2,31
	4,46
	1,88


Thực hiện Thông báo số 326/TB-ĐHGTVT ngày 08/6/2010 về việc thống nhất ghi bảng điểm Rèn luyện SV khi tốt nghiệp. Quy định này được áp dụng đối với khóa 47 (khối kỹ thuật) và K.48(khối VT-KT, CNTT). Kết quả: Tổng số SV tham gia chấm điểm rèn luyện là 2.472 trong đó đạt loại Xuất sắc là 299 SV (12,10%), loại Tốt là 1.978 SV (80,02%), loại Khá là 175 SV (7,08%), loại TB khá là 10 SV  (0,40%), Loại TB là 08 SV (0,32%), loại Kém là 02 SV ( 0,08%)

Công tác Chủ nhiệm lớp và công tác cố vấn học tập tiếp tục được điều chỉnh cho phù hợp với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nhà trường đã ban hành văn bản Quy định về công tác cố vấn học tập, ra quyết định cử Chủ nhiệm lớp, Cố vấn học tập cho các lớp hệ chính quy trong toàn trường. Tổ chức Hội nghị C+hủ nhiệm lớp và tập huấn công tác Cố vấn học tập năm học 2010-2011 đặc biệt tập trung vào việc tập huấn công tác Cố vấn học tập đối với các lớp đào tạo theo Tín chỉ. Tuy nhiên, kết quả công tác này chưa được như mong muốn vì còn một số Chủ nhiệm lớp chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Việc xét duyệt chính sách và cấp học bổng khuyến khích học tập cho SV được thực hiện công khai, đúng quy định. Nhà trường đã cấp trợ cấp xã hội cho 623 SV có hoàn cảnh khó khăn và 04 SV là người dân tộc thiểu số. Xác nhận sổ ưu đãi giáo dục cho 1.463 SV thuộc đối tượng con thương bệnh binh được hưởng trợ cấp ưu đãi. Thực hiện Nghị định 49/2010/QĐ-CP, Nhà trường đã cấp đơn xin hỗ trợ miễn giảm học phí cho 1083 SV; xác nhận cho 8.500 SV vay vốn tín dụng. Nhà trường đã phối hợp với Công ty Bảo Việt tổ chức cho 2.734 SV khoá 51 mua Bảo hiểm thân thể với thời hạn 5 năm. Đã giải quyết 74 trường hợp SV gặp rủi ro  với mức bảo hiểm  thoả đáng, hợp lệ. 

Nhà trường đã phối hợp cùng 11 đơn vị tài trợ đã xét và cấp học bổng ngoài ngân sách cho 39 SV có thành tích học tập tốt, hoàn cảnh khó khăn và 01 nhóm SV có thành tích NCKH. Ngoài ra, Nhà trường thông báo tới các SV về chương trình học bổng như học bổng HonDa Việt Nam, học bổng Quỹ Hàn –Việt, học bổng Đồng hành v.v, để SV liên hệ và làm hồ sơ xin học bổng. Đã 10 năm nay, Cục Đăng Kiểm Việt Nam vẫn duy trì cấp học bổng thường niên cho SV khoa Cơ khí mỗi năm là 24 triệu đồng.

Bảng12 : Số học bổng ngoài ngân sách
	TT
	Đơn vị tài trợ
	Số suất học bổng
	Giá trị một suất(đ)

	1. 
	Toyota
	12
	3.000.000

	2. 
	
	1 nhóm SV NCKH
	10.000.000

	3. 
	Bộ Thông tin và truyền thông
	2
	3.500.000

	4. 
	TEDI
	10
	1.000.000

	5. 
	KOVA
	2
	2.500.000

	6. 
	FUYO
	3
	250 USD

	7. 
	Kumho Aiana
	5
	Học phí cả 04 năm học

	8. 
	Quỹ Hàn Việt
	4
	250 USD

	9. 
	Quỹ Khuyến học truyền thống SV Giao thông VN
	6
	5.000.000

	10. 
	Tổng Công ty CTGT 4
	10
	5.000.000

	11. 
	Cục Đăng kiểm VN
	12
	2.000.000


Nhà trường thường xuyên tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, các đề nghị của SV thông qua Hội Sinh viên, Tổ thăm dò dư luận SV và tổ chức tiếp SV hàng tháng. Duy trì diễn đàn của SV tại các Website của Trường và của Đoàn TN để nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của SV, giúp Nhà trường kịp thời có những điều chỉnh thích hợp. Duy trì đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với SV trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học để giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của SV tạo cho SV tâm lý yên tâm phấn đấu học tập và rèn luyện.

Đời sống văn hoá, tinh thần của SV được đáp ứng ngày một tốt hơn. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, đa dạng như Hội diễn văn nghệ chào mừng năm học mới, mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Trường, đêm văn nghệ “ Khát vọng tuổi trẻ” chào mừng kỷ niệm  80 năm ngày thành lập Đoàn TN CS HCM,  chương trình “ Một nét giao thông”…. Tổ chức và cải tiến chương trình sinh hoạt các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ của SV như CLB ghi ta, Dance sport, thơ, báo chí v.v  để thu hút nhiều sinh viên tham gia. Tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, hội thao  và thông qua đó phát hiện các tài năng để bồi dưỡng cho đội tuyển của Trường tham gia các giải thi đấu của Thành phố và khu vực.

Điều kiện ăn ở của SV khu nội trú ngày càng tốt hơn. Khu KTX của trường hiện có 03 khối nhà từ 4 đến 5 tầng với 215 phòng ở (100% là phòng ở có công trình phụ khép kín) với số sinh viên nội trú khoảng 1700 người. Tại khu KTX có câu lạc bộ văn hoá thể thao, sân tập thể thao cho SV; Khu giảng đường tự học gần 1000m2 sàn, phòng máy tính (50 máy) nối mạng internet, đài truyền thanh nội bộ, trạm y tế, các quầy ăn uống, dịch vụ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu củaSV.

2.Các công tác khác.

Trong không khí chung cả nước mừng đại lễ Thăng Long- Hà Nội ngàn năm tuổi và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nhà trường tổ chức long trọng lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Trường (15/11/1945-15/11/2010) và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ tặng cho Trường; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho BM Đường bộ, Huân chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 Tập thể và 06 cá nhân được. Đây là dịp để toàn thể CB-GV-CNV của Trường ôn lại truyền thống 65 năm lịch sử vẻ vang của Trường và bày tỏ quyết tâm cùng đoàn kết phấn đấu xây dựng Trường ĐH GTVT trở thành một trung tâm Đào tạo, NCKH hàng đầu của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Việc tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học, Hội nghị CB-CC các đơn vị và toàn trường được thực hiện nghiêm túc với các nội dung thiết thực. Việc triển khai học tập Nghị quyết TƯ XI, nói chuyện thời sự được tổ chức gọn nhẹ, hiệu quả. Tổ chức cho SV khối nội trú KTX (1.658 SV) bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 theo chỉ đạo của Uỷ ban Bầu cử của Phường Láng Thượng và Ban chỉ đạo Bầu cử của Trường. Số sinh viên đi bỏ phiếu bầu cử đạt 99,04%.

Công tác thông tin tuyên truyền đạt được những kết quả tốt góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của CB-GV-CNV và SV của Trường. Báo Nội bộ được kiện toàn lại Ban biên tập. Nội dung và hình thức bài báo được cải tiến, nâng cao đáp ứng phục vụ các hoạt động của Nhà trường. Trong năm học qua đã hoàn thành 6 số báo với 6.000 bản phát hành. Công tác phát thanh, tuyên truyền tại KTX được duy trì đều đặn, đã thực hiện 74 chương trình với 148 buổi phát thanh và trở thành một kênh thông tin hữu ích đối với SV.

Công tác xã hội được quan tâm, thực hiện chu đáo. Nhà trường duy trì việc phụng dưỡng các gia đình chính sách tại địa phương; gặp mặt các CB-GV-CNV là thương binh, thân nhân liệt sỹ nhân dịp 27/7; gặp mặt CB hưu trí vào dịp tất niên hàng năm. Hưởng ứng kêu gọi của ĐU, BGH, BCHCĐ trường, toàn thể CB-GV-CNV đã đóng góp mỗi người 01 ngày lương để ủng hộ nhân dân Nhật Bản 5000 USD khắc phục hậu quả đợt sóng thần và động đất ngày 11/3/2011. Tổ chức giao lưu, gặp gỡ với đoàn khách Campuchia gồm những người đã giúp đỡ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam theo đề nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Hoạt động của các đoàn thể quần chúng có nhiều nét khởi sắc, cùng với Nhà trường động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Đại hội lần thứ 25 của Công đoàn trường đã đựoc tổ chức thành công (tháng 12/2010). Công đoàn trường đã có chương trình công tác bám sát nhiệm vụ năm học của trường, tích cực tham gia quản lý chuyên môn như tổ chức thông tin cho Đoàn viên về Dự án mở rộng Cơ sở III của trường, tổ chức toạ đàm về đào tạo tín chỉ; đồng thời chú trọng quan tâm, chăm lo đời sống CB-Gv-CNV; đề xuất với Nhà trường nâng mức phục lợi, kinh phí hỗ trợ trang phục, khen thưởng con CB-GV-CNV đạt danh hiệu Học sinh giỏi… Năm học 2010- 2011, Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc. Đoàn TN trường có nhiều hoạt động mới, có hiệu quả trong việc giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng kỹ năng sống của Thanh niên- SV; được Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen.

Với những thành tích đã đạt được, năm học 2010-2011, Nhà trường đã có quyết định công nhận 107 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Tiên tiến; 207 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 464 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 16 Tập thể và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ cho 03 CB- GV của Trường. 

Nhân dịp tổng kết năm học, Nhà trường được Bộ trưởng tặng Cờ thi đua “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc cho Nhà trường”. 

Đánh giá chung:

 
Phát huy truyền thống đoàn kết, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Nhà trường, sự lãnh đạo của các cấp chính quyền và sự động viên của Công đoàn Trường, toàn thể CB-GV-CNV đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành mục tiêu đã đề ra của năm học. Phần lớn chỉ tiêu đều đạt và vượt với chất lượng tốt. Nhà trường tiếp tục ổn định, phát triển với khí thế và tiềm lực mới.

Tuy nhiên trên từng lĩnh vực công tác, từng mảng công việc vẫn còn bộc lộ những vấn đề cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Đó là:

Về công tác đào tạo: Việc thực hiện song song 02 hình thức đào tạo (theo Niên chế và Tín chỉ) nên số chuyên ngành nhiều, công tác quản lý đào tạo còn gặp nhiều khó khăn. Nhà trường đã chú trọng đến việc đầu tư cơ sở vật chất về phòng học, máy chiếu, thiết bị âm thanh song sự đầu tư này chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo theo tín chỉ và quy mô đào tạo ngày càng tăng. Công tác Chủ nhiệm và cố vấn học tập triển khai chậm nên SV gặp khó khăn trong việc đăng ký học phần tự chọn và tư vấn Quy chế mới. Một số chuyên viên văn phòng các khoa, viện và một số giảng viên chưa nắm vững Quy chế 43 nên thực hiện chưa tốt. Một số bộ môn nộp điểm chậm nên ảnh hưởng tới tiến độ xét học bổng, cảnh cáo học vụ, thôi học và tổ chức học kỳ phụ cho sinh viên.

Số lượng GV cơ hữu Tại CSII còn thiếu, công tác tuyển dụng GV gặp nhiều khó khăn. Số lượng CB, nhân viên hành chính chưa đủ để đáp ứng yêu cầu công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Kỷ luật và kỷ cương trong giảng dạy và phục vụ có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ. Vẫn xảy ra tình trạng dạy dồn giờ, bỏ giờ và tình trạng đi muộn về sớm trong CB-GV-CNV. Tính chủ động trong công việc của một bộ phận không nhỏ CB-VC chưa cao. Công tác quản lý GV ở một số Bộ môn còn hạn chế, có Trưởng bộ môn chưa làm tốt nhiệm vụ của mình.

Công tác nghiên cứu khoa học chưa tương xứng với vị trí của Trường. Một số GV chưa nhận thức đúng về vai trò của KHCN trong trường đại học. Số đề tài tồn đọng nhiều, tình trạng kéo dài thời hạn nghiệm thu còn khá phổ biến (từ năm 2007 đến năm 2010 : còn 07 đề tài cấp Bộ và 32 đề tài cấp Trường chưa nghiệm thu). Một số Công ty, Trung tâm KHCN chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hoạt động định kỳ với Nhà trường và chưa thực hiện chế độ tài chính kế toán theo quy định.

Việc quản lý, khai thác cơ sở vật chất chưa được quan tâm đúng mức. Một số dự án, công trình triển khai chậm so với tiến độ. Cần có cơ chế rõ ràng trong việc quản lý cơ sở vật chất và phân công trách nhiệm trong việc thực hiện các dự án tại CSII. 

Công tác thông tin, báo cáo chưa được coi trọng, một số đơn vị thực hiện việc thông tin, báo cáo không đầy đủ, nội dung sơ sài, thậm chí có đơn vị không thực hiện theo yêu cầu của Nhà trường. Việc phối hợp thực hiện công việc giữa các đơn vị có lúc chưa tốt ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch chung của toàn trường. 

Phần II
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012
Năm học 2011- 2012 là năm học có ý nghĩa quan trọng, là năm học kết thúc Chương trình hành động đổi mới quản lý các mặt hoạt động của Nhà trường theo Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Giáo dục- Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012. Năm học 2011- 2012 đánh dấu 50 năm ngày chính thức thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải. Bên cạnh đó, từ năm học này bắt đầu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011; trong đó đổi mới căn bản về  cơ chế quản lý Nhà nước đối với giáo dục; thay đổi nhận thức của toàn xã hội trong sử dụng và phát triển nguồn nhân lực, coi trọng năng lực thực và kết quả, hiệu quả công việc của người học.

Nhà trường nhận thức đầy đủ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong tình hình mới, xác định nhiệm vụ năm học 2011- 2012 là: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý trên mọi mặt công tác của trường, lấy đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo làm nhiệm vụ trung tâm, đổi mới tài chính làm đòn bẩy; tạo bước chuyển biến có tính đột phá trong đào tạo và NCKH của Nhà trường.”

Các chương trình công tác trọng tâm của năm học cụ thể là:

1. Công tác đào tạo:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh các bậc học, các hệ đào tạo theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; chú trọng làm tốt các khâu trong quá trình tuyển sinh. Đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu được giao và chất lượng đầu vào.

- Nghiên cứu, cải tiến các hình thức thông tin về tuyển sinh của Nhà trường. Phát huy vai trò của các Khoa, Viện trong việc giới thiệu ngành nghề và tham gia thông tin tuyển sinh.

- Đổi mới công tác tuyển sinh sau đại học, trình Bộ cho phép tuyển sinh 2 đợt tháng 3 và tháng 8 hàng năm với chỉ tiêu hợp lý, phù hợp với khả năng của Nhà trường và đáp ứng nhu cầu của người học.

- Nghiên cứu cơ cấu hợp lý về quy mô giữa các bậc học và loại hình đào tạo; mở rộng quy mô đào tạo sau đại học. Xem xét, điều chỉnh về quy mô của một số ngành học mà nhu cầu xã hội, nhu cầu của người học thấp; đồng thời tổ chức nghiên cứu, khảo sát nhu cầu xã hội để có thể mở hình thức đào tạo Cử nhân kỹ thuật một số ngành trong thời gian tới.

- Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, cơ cấu lại nội dung, chương trình đào tạo nhằm đạt tính hợp lý, khoa học. Tổ chức việc khảo sát, đánh giá sinh viên sau tốt nghiệp và phản hồi của đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo của Trường để có thêm căn cứ rà soát, chỉnh sửa nội dung, chương trình đào tạo.

- Đổi mới thêm một bước công tác quản lý đào tạo; bổ sung, chỉnh sửa để vận hành tốt phần mềm quản lý đào tạo; tạo sự liên thông về dữ liệu đào tạo giữ các đơn vị trong Trường.

- Tiếp tục khuyến khích, động viên GV đổi mới phương pháp giảng dạy; tạo điều kiện hỗ trợ cho GV ứng dụng CNTT (trang bị thêm máy chiếu, phát sóng internet không dây tại khu giảng đường…) để phục vụ giảng dạy.

- Nghiên cứu, hoàn chỉnh đề án cơ cấu tổ chức của bộ phận đảm bảo chất lượng giáo dục; từng bước xây dựng “văn hóa chất lượng” trong Nhà trường.

2. Công tác nghiên cứu khoa học: 

- Ban hành và triển khai thực hiện Quy định về công tác quản lý hoạt động KHCN và LĐSX của Trường, tạo cơ chế thu hút GV, các nhà khoa học của trường tham gia và nâng cao chất lượng hoạt động NCKH- LĐSX.

- Chủ động tổ chức khảo sát, nghiên cứu nhu cầu về hoạt động KHCN của các địa phương, đề xuất và phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu giải quyết những vấn đề mà các địa phương đang thấy cấp thiết và Nhà trường có thế mạnh.

- Nghiên cứu hình thành các tập thể khoa học mạnh, kết hợp nhiều nhóm ngành, liên kết trong và ngoài Trường để xác định và tập trung đầu tư cho các sản phẩm mũi nhọn mang thương hiệu của Trường và có khả năng thương mại hóa sản phẩm.

- Làm tốt công tác thông tin khoa học, duy trì và nâng cao chất lượng của tạp chí Khoa học Giao thông vận tải. Có biện pháp giới thiệu Tạp chí đến các đối tác trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu việc tuyển chọn, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ Cán bộ nghiên cứu bên cạnh đội ngũ GV. Có cơ chế thích hợp để động viên các Giáo sư, nhà khoa học đầu ngành tập trung cho công tác NCKH.

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác NCKH của Sinh viên, thu hút sự quan tâm, đầu tư, cộng tác của các đơn vị sản xuất đối với đề tài NCKH của SV.

3. Công tác Tổ chức- Quản lý:

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức chung của Nhà trường

- Tập trung rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ CB quản lý, GV và CB hành chính trong toàn trường; trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng, điều chỉnh thích hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Hoàn thiện và triển khai thực hiện các văn bản quy định nội bộ của Trường một cách đồng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định và có chế tài đối với đơn vị và cá nhân vi phạm.

- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho GV và CB hành chính theo chuẩn chức danh. Tiếp tục mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho GV mới được tuyển dụng. Tập huấn cho CB quản lý từ Phó Trưởng Bộ môn trở lên và cán bộ trong diện quy hoạch kiến thức về quản lý Nhà nước, kỹ năng hành chính.

4. Công tác tài chính- cơ sở vật chất:

- Tiếp tục đổi mới công tác tài chính của Trường theo hướng tăng nguồn  thu, quản lý chặt chẽ chi tiêu để tạo cơ sở cho việc cải thiện thu nhập cho CB-GV-CNV trong trường.

- Chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ, khắc phục những điểm còn bất cập trong Quy chế hiện hành. Xác định cơ cấu chi hợp lý để chủ động hơn trong việc chi tiêu. Nghiên cứu phương án tăng thu nhập cho CB-GV-CNV bằng nguồn kinh phí của Trường.

- Soạn thảo và ban hành Quy định về quản lý, khai thác cơ sở vật chất của Trường nhằm khai thác có hiệu quả, tăng nguồn thu từ hoạt động khoa học- công nghệ và lao động sản xuất của Trường.

- Tiếp tục triển khai Dự án mở rộng trường tại khu Đại học Phố Hiến.

-  Tiếp tục chủ động xây dựng các dự án (đặc biệt là chuẩn bị các điều kiện tham gia dự án GDĐH giai đoạn 3) để tranh thủ đầu tư, hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm, đáp ứng yêu cầu phục vụ đào tạo và NCKH. 

5. Công tác đối ngoại: 

- Đổi mới hoạt động đối ngoại của Nhà trường trong tình hình mới. Duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước; đặc biệt là các hoạt động liên kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xác định các đối tác chiến lược, đối tác ưu tiên trong quan hệ hợp tác đối ngoại.

-  Chủ động trong các hoạt động quảng bá hình ảnh của Trường, đặc biệt vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường (24/3/1962- 24/3/2012).

- Tăng cường quan hệ của Nhà trường với các địa phương, doanh nghiệp trong nước trong hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phản hồi về chương trình đào tạo và chất lượng Kỹ sư sau khi tốt nghiệp .

6. Công tác sinh viên và công tác an ninh quốc phòng:

a) Công tác sinh viên:

- Tăng cường công tác quản lý sinh viên trong Nhà trường, chú ý đúng mức đến Lưu học sinh. Tiếp tục duy trì việc chấm điểm đánh giá rèn luyện sinh viên hàng năm. Xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế đối với SV.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho sinh viên. Củng cố và mở rộng mạng lưới hoạt động của Tổ thăm dò dư luận sinh viên để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, giải quyết những bức xúc trong sinh viên. Tổ chức nói chuyện chuyên đề, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho sinh viên.

- Phát động xây dựng nếp sống văn minh trong Thanh niên- Sinh viên.  Phát huy tốt vai trò của Chủ nhiệm lớp , Cố vấn học tập , cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Cán bộ Hội SV trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho SV. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với sinh viên. Cải tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Trường. Tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động Câu lạc bộ để thu hút sinh viên tham gia.

b) Công tác an ninh, trật tự:

- Nâng cao chất lượng công tác của lực lượng bảo vệ, tổ chức lại hoạt động để đủ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong trường.

- Làm tốt công tác nắm tình hình, phòng chống tội phạm và phòng chống cháy nổ. Thực hiện tốt công tác tuần tra, canh gác để đảm bảo an toàn tài sản của Nhà trường, kiểm soát tốt tình hình an ninh trậ tự trong trường.

- Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương. Củng cố tổ chức lực lượng tự vệ, huấn luyện đầy đủ theo kế hoạch để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh.

7. Công tác khác:

-  Công đoàn và Đoàn TN Nhà trường dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy,  tiếp tục triển khai các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của Ngành Giáo dục- Đào tạo như  cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, sáng tạo và tự học”, trong đó chú ý gắn nội dung các cuộc vận động trên với điều kiện thực tiễn của Trường.

- Duy trì nền nếp trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc tổ chức cho CB-GV-CNV tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận và quyết định những chủ trương lớn, những cơ chế, chính sách của Nhà trường.

- Tiếp tục quan tâm, đầu tư kinh phí để tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa- thể thao của CB-GV và SV, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và sôi nổi trong Nhà trường.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào do Bộ, Công đoàn ngành và địa phương tổ chức. Kết hợp các hoạt động xã hội với việc giáo dục truyền thống, đạo đức cho  SV.

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường trang trọng, tiết kiệm. Tổ chức phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường gắn với chủ trương nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của từng cá nhân, đơn vị.

Nơi nhận:




              Hiệu trưởng

- Các đơn vị trực thuộc trường (để th/hiện);

- Bộ GD-ĐT, ĐU, HĐT (để báo cáo);

- CĐ, Đoàn TN, Hội CCB (để phối hợp);

- Trang TTĐT (để cập nhật)

- Lưu HCTH (VT,TH).
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